	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 96/2007/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Biên Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2007


Nghị quyết

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ

chi ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới; chỉ tiêu kế hoạch

đầu tư và xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2008


hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai

khÓA vii - kỳ họp thứ 12
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20/11/2007 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-BKH ngày 19/11/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2008;

Xét Tờ trình số 9821/TTr-UBND ngày 03/12/2007 vÒ dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2008 và Tờ trình số 9690/TTr-UBND ngày 29/11/2007 về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2007, điều hành kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2007 và giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

quyết Nghị:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh, mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2008 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước 

năm 2008 trên địa bàn là:
10.775.800 triệu đồng.

(Có phụ lục chi tiết số 01 đính kèm).

a) Dự toán thu ngân sách Nhà nước

Bộ Tài chính giao trong cân đối:
10.451.800 triệu đồng.

Bao gồm:

- Dự toán thu nội địa: 
6.981.800 triệu đồng.

- Dự toán thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu: 
3.470.000 triệu đồng.

b) Dự toán thu được để lại quản lý 

qua ngân sách Nhà nước địa phương giao:
324.000 triệu đồng.

- Thu lĩnh vực xổ số kiến thiết:
324.000 triệu đồng.

2. Thu ngân sách địa phương là:
4.192.854 triệu đồng.

a) Thu trong cân đối Bộ Tài chính giao:
3.868.854 triệu đồng.

- Các khoản thu phân chia theo

tỷ lệ điều tiết:
3.621.448 triệu đồng. 

+ Các khoản thu được hưởng 100%: 
921.165 triệu đồng. 

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 45%: 
2.700.283 triệu đồng. 

- Thu chuyển nguồn năm trước chuyển

sang để cải cách tiền lương:
141.527 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ NSTW: 
105.879 triệu đồng.

(Các chương trình mục tiêu Quốc gia).

b) Thu được để lại quản lý qua 

ngân sách địa phương giao:
324.000 triệu đồng.

- Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết:
324.000 triệu đồng.  

3. Dự toán chi ngân sách địa phương là: 
4.192.854 triệu đồng. 
(Có phụ lục chi tiết số 02 đính kèm).

a) Dự toán chi trong cân đối ngân sách
Bộ Tài chính giao: 
 3.868.854 triệu đồng.

(Bao gồm cả chi về chương trình mục tiêu Quốc gia 105.879 triệu đồng).

- Dự toán chi đầu tư phát triển: 
 1.278.495 triệu đồng.

(Đã bao gồm chi chương trình mục tiêu XDCB: 64.060 triệu đồng).

Trong đó:

+ Chi XDCB từ nguồn vốn tập trung:
885.490 triệu đồng.

+ Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất:
328.945 triệu đồng.

- Dự toán chi thường xuyên:
2.199.502 triệu đồng. 

(Đã bao gồm chi chương trình mục tiêu phân bổ theo các lĩnh vực là 41.819 triệu đồng).

Trong đó: 

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:
1.061.172 triệu đồng. 

(Trong đó chi chương trình mục tiêu là:                   20.350 triệu đồng).

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:
21.300 triệu đồng. 

- Chi trả nợ lãi vay phát hành trái phiếu

công trình Hồ chứa nước Cầu Mới:
21.055 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:
2.910 triệu đồng. 

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lư​ơng:
212.112 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 
154.780 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý 

qua ngân sách Nhà nước địa phương giao: 
324.000 triệu đồng.

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết:
324.000 triệu đồng. 

4. Phân bổ chi thường xuyên các Sở, ban, ngành khối tỉnh
(Có phụ biểu chi tiết số 04, số 05 đính kèm).

5. Mức bổ sung ngân sách cấp dưới là:
 896.411 triệu đồng.

- Thị xã Long Khánh:
94.561 triệu đồng.

- Huyện Tân Phú:
141.934 triệu đồng.

- Huyện Định Quán:
149.969 triệu đồng.

- Huyện Vĩnh Cửu:
91.611 triệu đồng.

- Huyện Long Thành:
 13.137 triệu đồng.

- Huyện Nhơn Trạch:
 26.068 triệu đồng.
- Huyện Xuân Lộc:
 91.996 triệu đồng.

- Huyện Thống Nhất:
 78.499 triệu đồng.
- Huyện Trảng Bom:
 89.256 triệu đồng.

- Huyện Cẩm Mỹ:
 119.380 triệu đồng.

Điều 2. Nhất trí với đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2007, đồng thời thống nhất phân bổ chỉ tiêu kế hoạch các nguồn vốn đầu tư và xây dựng năm 2008 như sau: 

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung: Tổng số 673.982 triệu đồng 

                                                                          Đơn vị tính: Triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch giao

	Tổng số
	673.982

	A- Thực hiện dự án
	453.592

	- Giao thông
	165.550

	- Thủy lợi - Nông nghiệp
	6.700

	- Giáo dục - Đào tạo
	135.342

	- Quản lý Nhà nước
	41.800

	- Cấp nước
	22.900

	- Hạ tầng công cộng
	36.100

	- An ninh quốc phòng
	12.200

	- Khoa học công nghệ
	33.000

	B- Quy hoạch
	6.890

	C- Chuẩn bị đầu tư
	8.000

	D- Chuẩn bị thực hiện dự án
	205.500


2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết: Tổng số 274.000 triệu đồng 

                                                                          Đơn vị tính: Triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch giao

	Tổng số
	274.000

	A- Thực hiện dự án
	272.000

	- Giáo dục 
	62.100

	- Văn hóa - Xã hội 
	80.950

	- Y tế 
	128.950

	C- Chuẩn bị đầu tư
	2.000

	
	


3. Nguồn vốn khai thác quỹ đất: Tổng số 79.041 triệu đồng 

                                                                         Đơn vị tính: triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch giao

	Tổng số
	79.041

	A- Thực hiện dự án
	45.560

	- Giao thông 
	25.400

	- Quản lý Nhà nước  
	6.700

	- Cấp nước 
	10.260

	- Hạ tầng công cộng 
	3.200

	C- Chuẩn bị thực hiện dự án 
	33.481

	
	


4. Tiêu chí và danh mục công trình trọng điểm năm 2008 

a) Tiêu chí công trình trọng điểm: Bao gồm các tiêu chí sau:

- Các công trình trọng điểm năm 2007 tiếp tục chuyển sang năm 2008.

- Có vốn lớn, đại diện cho ngành.

- Các công trình cấp bách Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cần tập trung đầu tư.

- Các công trình quan trọng của địa phương. 

b) Danh mục công trình trọng điểm năm 2008:

- Công trình chuyển tiếp: 

+ Xây dựng Trường THCS Bảo Hòa - Xuân Lộc; 
+ Xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất - Biên Hòa;

+ Xây dựng Trung tâm Lao và bệnh phổi - Long Thành;

+ Xây dựng hạ tầng khu TT huyện Cẩm Mỹ;

+ Xây dựng Trường PTTH Dầu Giây.

- Công trình khởi công mới: 

+ Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai;

+ Xây dựng đường 25A (ĐT 769);
+ Xây dựng đường 319B đến HL19 - NT;

+ Xây dựng Trung tâm sinh thái - văn hóa - lịch sử Chiến khu Đ;

+ Xây dựng đường Bàu Sao - Xuân Lập - Long Khánh.
- Chuẩn bị thực hiện dự án: 

+ Xây dựng đường khu trung tâm thành phố Biên Hòa; 
+ Nút giao thông Vườn Mít.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về tài chính, về đầu tư xây dựng hiện hành để tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2008, báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để thống nhất trong điều hành và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
Đối với nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2008, UBND tỉnh tổ chức thực hiện tạo nguồn đầu tư và căn cứ vào tình hình thu thực tế để giao chỉ tiêu kế hoạch cho các dự án. 

Đối với phần vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư và xây dựng, thống nhất chủ trương danh mục theo đề nghị của UBND tỉnh, giao UBND tỉnh xem xét thông báo bố trí kế hoạch cho các dự án khi đảm bảo hồ sơ theo quy định.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH

Trần Đình Thành


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



đề án

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách
địa phương; phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung
ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2008
(Kèm theo Tờ trình số 9821/TTr-UBND 
ngày 03/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20/11/2007 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-BKH ngày 19/11/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2008;

Căn cứ nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008;

UBND tỉnh xây dựng Đề án kèm theo Tờ trình trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII kỳ họp 12 về dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2008 của tỉnh Đồng Nai như sau:

A. Dự toán thu  NSNN trên địa bàn:
10.775.800 triệu đồng.

(Phụ lục số 01 đính kèm).

I. Dự toán thu NSNN Bộ Tài chính giao 

trong cân đối:
10.451.800 triệu đồng.

1. Dự toán thu nội địa: 
6.981.800 triệu đồng.

Bao gồm: 

- Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương:
855.000 triệu đồng.

- Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 

(kể cả doanh nghiệp Đảng):
1.088.800 triệu đồng. 

- Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN:
2.361.000 triệu đồng. 

- Thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh:
1.268.000 triệu đồng. 

- Thu lệ phí trước bạ:

175.000 triệu đồng. 

- Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp:
1.000 triệu đồng. 

- Thu thuế nhà đất:
26.000 triệu đồng. 
- Thu thuế thu nhập cá nhân:
480.000 triệu đồng. 

- Thu phí giao thông qua xăng dầu: 
57.000 triệu đồng.

- Thu phí, lệ phí:
60.000 triệu đồng. 

- Thu thuế chuyển quyền sử dụng đất:
57.000 triệu đồng. 

- Thu tiền sử dụng đất:
350.000 triệu đồng. 

- Thu tiền thuê đất:
80.000 triệu đồng. 

- Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước: 
60.000 triệu đồng. 

- Các khoản thu cố định tại xã:
8.000 triệu đồng.

- Thu khác ngân sách:
55.000 triệu đồng. 

2. Dự toán thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu: 
3.470.000 triệu đồng.

Bao gồm:

- Thu thuế XNK, TTĐB hàng nhập khẩu: 
750.000 triệu đồng.

- Thuế VAT hàng nhập khẩu: 
2.720.000 triệu đồng.

II. Dự toán thu để lại quản lý qua ngân 

sách địa phương giao:
324.000 triệu đồng.

- Thu lĩnh vực xổ số kiến thiết:
324.000 triệu đồng.

B. Dự toán thu ngân sách địa phương: 
4.192. 854 triệu đồng.

I. Thu trong cân đối Bộ Tài chính giao:
3.868.854 triệu đồng.

1. Các khoản thu phân chia theo

tỷ lệ điều tiết:
3.621.448 triệu đồng. 

- Các khoản thu được hưởng 100%: 
921.165 triệu đồng. 

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 45%: 
2.700.283 triệu đồng. 

2. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển

sang để cải cách tiền lương:
141.527 triệu đồng.

3. Thu bổ sung từ NSTW về CTMT Quốc gia: 
105.879 triệu đồng.

II. Thu được để lại quản lý qua ngân

sách Nhà nước địa phương giao:
324.000 triệu đồng.

- Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết:
324.000 triệu đồng.  

C. Dự toán chi ngân sách địa phương: 
4.192.854 triệu đồng.

(Phụ lục số 02 đính kèm).

I. Dự toán chi Bộ Tài chính giao

trong cân đối ngân sách: 
3.868.854 triệu đồng.
(Bao gồm cả chi về chương trình mục tiêu Quốc gia: 105.879 triệu đồng).

1. Dự toán chi đầu tư phát triển: 
1.278.495 triệu đồng.

(Đã bao gồm chi chương trình mục tiêu XDCB là: 64.060 triệu đồng).

- Chi xây dựng cơ bản tập trung:
885.490 triệu đồng.

- Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất:
328.945 triệu đồng. 

(Đã trừ khoản chi trả lãi phát hành trái phiếu công trình Hồ chứa nước Cầu Mới là: 21.055 triệu đồng). 

- Chi XDCB từ chương trình mục tiêu:
64.060 triệu đồng.

2. Dự toán chi thường xuyên:
2.199.502 triệu đồng. 

(Đã bao gồm chi chương trình mục tiêu phân bổ theo từng lĩnh vực là: 41.819 triệu đồng).

a. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách:
12.414 triệu đồng.

b. Chi sự nghiệp kinh tế:
264.674 triệu đồng. 

Gồm:

+ Sự nghiệp nông nghiệp: 
42.608 triệu đồng.

+ Sự nghiệp lâm nghiệp: 
35.483 triệu đồng.

+ Sự nghiệp thủy lợi: 
9.149 triệu đồng.

+ Sự nghiệp giao thông: 
32.674 triệu đồng.

+ Sự nghiệp kiến thiết thị chính: 
26.941 triệu đồng.

+ Sự nghiệp tài nguyên, khoáng sản, đất đai:
30.901 triệu đồng.

+ Sự nghiệp công nghiệp: 
2.025 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp quản lý môi trường:
78.400 triệu đồng.

(Trong đó trích lập quỹ môi trường 3.000 triệu đồng).
+ Sự nghiệp khác: 
6.493 triệu đồng.

c. Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề:
1.061.172 triệu đồng. 

(Trong đó chi chương trình mục tiêu Quốc gia:           20.350 triệu đồng).

Gồm:

+ Sự nghiệp giáo dục: 
921.235 triệu đồng.

(Trong đó chi chương trình mục tiêu Quốc gia:             8.500 triệu đồng).

+ Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề: 
139.937 triệu đồng.

(Trong đó chi chương trình mục tiêu Quốc gia:           11.850 triệu đồng).

d. Chi sự nghiệp y tế:
 256.997 triệu đồng. 

(Trong đó chi chương trình mục tiêu Quốc gia:           15.382 triệu đồng).
e. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin:
40.075 triệu đồng. 

(Trong đó chi chương trình mục tiêu Quốc gia:             1.220 triệu đồng).

f. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình:
20.770 triệu đồng. 

g. Chi sự nghiệp thể thao:
18.385 triệu đồng. 

h. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:
21.300 triệu đồng. 

i. Chi đảm bảo xã hội: 
61.394 triệu đồng. 

(Trong đó chi chương trình mục tiêu Quốc gia:             2.447 triệu đồng).

k. Chi quản lý hành chính:
343.407 triệu đồng.  

Gồm:

+ Chi quản lý Nhà nước: 
249.287 triệu đồng.

+ Chi cho các cơ quan Đảng: 
51.902 triệu đồng.

+ Chi đoµn thể, hội quần chúng: 
42.218 triệu đồng.

l. Chi an ninh - quốc phòng: 
72.105 triệu đồng. 

(Trong đó chi chương trình mục tiêu Quốc gia cho an ninh: 2.420 triệu đồng).

+ Chi an ninh: 
28.525 triệu đồng.

+ Chi quốc phòng: 
43.580 triệu đồng.

m. Chi khác ngân sách:
26.809 triệu đồng. 

3. Chi trả nợ lãi vay phát hành trái phiếu 

công trình Hồ chứa nước Cầu Mới:
21.055 triệu đồng.

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:
2.910 triệu đồng. 

5. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:
212.112 triệu đồng.

6. Dự phòng ngân sách: 
154.780 triệu đồng.

II. Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách

địa phương giao: 
324.000 triệu đồng.

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết:
324.000 triệu đồng. 

D. Phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh cho các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh quản lý (phụ lục số 04 và số 05 đính kèm).

E.  Mức bổ sung ngân sách cấp dưới  năm 2008: 

* Tổng mức bổ sung từ ngân sách tỉnh:
896.411 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thị xã Long Khánh:
94.561 triệu đồng.

+ Huyện Tân Phú:
141.934 triệu đồng.
+ Huyện Định Quán:
149.969 triệu đồng.

+ Huyện Vĩnh Cửu:
91.611 triệu đồng.

+ Huyện Long Thành:
 13.137 triệu đồng.

+ Huyện Nhơn Trạch:
 26.068 triệu đồng.

+ Huyện Xuân Lộc:
 91.996 triệu đồng.

+ Huyện Thống Nhất:
 78.499 triệu đồng.

+ Huyện Trảng Bom:
 89.256 triệu đồng.

+ Huyện Cẩm Mỹ:
 119.380 triệu đồng.

F. Về giải pháp điều hành thu - chi NSNN năm 2008:

I. Giải pháp thu NSNN trên địa bàn:

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả, nhất là đơn giản và công khai thủ tục hành chính để tạo bước đột phá trong việc thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt Luật Quản lý Thuế để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thu thuế; chuẩn bị triển khai tập huấn Luật Thuế thu nhập cá nhân.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc tạo nguồn quỹ đất để có nguồn đầu tư hạ tầng. 

3. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Đẩy mạnh xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế, chấn chỉnh công tác hoàn thuế, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về thu NSNN.

4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; trên cơ sở phân tích thông tin và tờ khai hàng tháng để lựa chọn những đối tượng có dấu hiệu gian lận thuế, bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra; đặc biệt tập trung vào nhóm doanh nghiệp lớn, các tập đoàn, tổng công ty,... có số thu lớn, các ngành, hàng, lĩnh vực, các loại hình tổ chức có dấu hiệu thất thu lớn.

Triển khai rộng rãi mô hình quản lý thuế theo chức năng và cơ chế tự khai, tự nộp thuế trên phạm vi toàn tỉnh. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về người nộp thuế để áp dụng phương thức quản lý thuế tiên tiến, hiện đại; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, thuận tiện và giảm phiền hà cho người nộp thuế.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật thuế cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ để mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hiểu rõ và tự giác chấp hành nghiêm về thuế theo quy định của pháp luật.

5. Thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát việc ủy nhiệm thu thuế cho xó, phường, thị trấn và tiếp tục tập huấn bồi dưỡng chính sách, chế độ, chuyên môn, nghiệp vụ về các loại thuế đó ủy nhiệm thu cho cỏc phường, xó, thị trấn để 

gắn trỏch nhiệm quản lý, khai thác các nguồn thu ngân sách của địa phương, phân cấp mạnh về tỷ lệ nguồn thu cho ngõn sỏch xó được hưởng nhằm giảm bớt số trợ cấp ngõn sỏch cấp trờn, tiến tới phần lớn cỏc xó tự cõn đối được thu - chi ngân sách.

6. Tiếp tục đẩy mạnh phõn cấp cho cỏc địa phương để quản lý thu cú hiệu quả hơn nhằm tăng thu cho ngõn sỏch: Trong năm 2008 sẽ thực hiện phõn cấp thờm nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh cho cỏc huyện, thị xó Long Khỏnh và thành phố Biờn Hũa quản lý thu.

7. Rà soát, kiểm tra, tổ chức thực hiện các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của Pháp lệnh về Phí, lệ phí. Đối với các khoản thu huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện hoặc phục vụ một số hoạt động xã hội thì thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, không giao chỉ tiêu huy động từ cấp trên cho cấp dưới.

8. Xõy dựng, ký kết cỏc quy chế phối hợp chặt chẽ, cụ thể giữa ngành thuế với cỏc ngành cú liờn quan để quản lý thu đầy đủ, kịp thời các đối tượng có hoạt động kinh doanh, các đối tượng có thu nhập cao, các đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng đất...; tăng cường các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, chống buụn lậu và gian lận thương mại. 
9. Tăng cường cụng tỏc quản lý, sử dụng, kiểm tra đối chiếu húa đơn; Quản lý tem hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu để chống gian lận thương mại, gian lận hoàn thuế.

II. Giải pháp chi ngân sách địa phương:

1. Tập trung chi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, các công trình trọng điểm, các chương trình, dự án có ý nghĩa quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2008;

Có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng dưới các hình thức BT, BOT,... thực hiện cơ chế chuyển nhượng quyền quản lý khai thác, sử dụng có thời hạn đối với một số cơ sở hạ tầng như cầu, đường,... để tạo thêm vốn bảo trì và đầu tư phát tiển hạ tầng.

2. Tiền sử dụng đất giao chỉ tiêu thu 350.000 triệu đồng. Nguồn thu này đến đâu thì bố trí dự án đầu tư hạ tầng đến đó.

3. Việc phân bổ chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội quan trọng của tỉnh, trong đó tập trung đầu tư cho các công trình về giáo dục và y tế; Không sử dụng phân bổ nhiệm vụ chi từ nguồn thu này vào các mục đích khác. 

4. Năm 2008 hoàn thành việc giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và triển khai cho tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ xã, phường, thị trấn) về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ đối với cấp tỉnh và cấp huyện.
Thực hiện Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/6/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội húa về y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề,... thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cung ứng dịch vụ ngoài công lập.  

5. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các định mức, tiêu chuẩn, chế độ thuộc các lĩnh vực đã được quy định tại chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng là quản lý sử dụng NSNN, quản lý sử dụng đất đai, các dự án đầu tư sử dụng NSNN hoặc có nguồn gốc từ NSNN, quản lý trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng, các chương trình Quốc gia, quản lý, sử dụng các chương trình viện trợ, tài trợ của nước ngoài, mua sắm, trang bị, quản lý sử dụng trang thiết bị, phương tiện đi lại, quản lý sử dụng vốn và tài sản tại cơ quan Nhà nước,... tăng cường chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, các đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công theo quy định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước; Tập trung rà soát các thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục rườm rà, không cần thiết; Thực hiện công khai quy trình, thủ tục, chế độ, trách nhiệm quản lý thu, chi ngân sách; Định kỳ tổ chức đối thoại giữa các cơ quan Sở, ban, ngành có liên quan với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng NSNN và các cơ sở ngoài công lập để giải quyết những khó khăn, vướng mắc.     

7. Thực hiện chế độ công khai tài chính đối với các cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn ngân sách, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính - NSNN. 

Thực hiện nghiêm việc kiểm toán bắt buộc đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty Nhà nước; Tăng cường giám sát việc thực hiện trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu tại các doanh nghiệp có vốn của Nhà nước.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính đối với các Sở, ban, ngành và cấp huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hũa trong lĩnh vực quản lý NSNN, đảm bảo việc sử dụng vốn NSNN tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích. Phối kết hợp chặt chẽ để tránh chồng chéo trong thanh tra và kiểm toán cũng như tránh bỏ sót đối tượng cần kiểm tra. Xử lý đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân và tập thể vi phạm theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Thực hiện công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kết quả xử lý.

9. Tăng cường và nõng cao hiệu quả cụng tỏc giỏo dục, rốn luyện phẩm chất đạo đức, đào tạo bồi dưỡng nõng cao trỡnh độ chuyờn mụn, quản lý, kiểm tra, giỏm sỏt cỏn bộ tài chớnh - kế toỏn (nhất là cỏn bộ tài chớnh - kế toỏn xó, phường, thị trấn) về nghiệp vụ. Xõy dựng và tổ chức thực hiện tốt chế độ trỏch nhiệm của người đứng đầu cỏc cơ quan, đơn vị. Tập trung đào tạo đội ngũ cỏn bộ cụng chức cú đủ kiến thức và năng lực để đỏp ứng yờu cầu và nhiệm vụ khi Việt Nam đó hoàn toàn hội nhập với nền kinh tế thế giới.
10. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các giải pháp tạo nguồn để cải cách tiền lương; các cấp ngân sách phải:

- Sử dụng 50% số tăng thu dự toán năm 2008 so với dự toán năm 2007 của Chính phủ giao (đối với ngân sách cấp tỉnh), của UBND tỉnh giao (đối với ngân sách cấp huyện), của UBND huyện giao (đối với ngân sách cấp xã).

- Sử dụng 50% số tăng thu thực hiện năm 2007 so với dự toán năm 2007 của Chính phủ giao (đối với ngân sách cấp tỉnh), của UBND tỉnh giao (đối với ngân sách cấp huyện), của UBND huyện giao (đối với ngân sách cấp xã).

- Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2008 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền và húa chất).

- Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương).

11. Số tăng thu ngân sách của khối huyện được sử dụng để tạo nguồn làm lương và hỗ trợ cho chi sự nghiệp giáo dục. Đồng thời bố trí kinh phí chi khen thưởng đối với các biên chế trong phạm vi ngân sách huyện, xã trả lương.

Trên đây là đề án về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2008./.
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